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Trường THPT Kẻ SÆt tên đầu tiên là trường cấp III Cẩm Bình, được thành lập năm 1979 (do sự sát nhập 2 huyện Bình Giang và huyện Cẩm Giàng năm 1977). Trải qua 34 năm thành lập nhà trường với nhiệm vụ của một trường công lập: Đào tạo thế hệ trẻ, những học sinh có phẩm chất đạo đức tốt, trong sáng yêu nước, yêu CNXH, có tri thức, có thể đáp ứng nhiệm vụ chính trị của địa phương và của đất nước.


Ban đầu, trường chỉ có 5 lớp được tách ra từ trường cấp III Bình Giang (lớp 8) và một số giáo viên của trường cấp III Bình Giang do thầy giáo Nguyễn Văn Yến quyền Hiệu trưởng và thầy Vũ Khắc Hiếu - Hiệu phó, lớp học là những gian nhà kho của hợp tác xã Tráng Liệt. Vào những năm 1980 trường được cấp đất để xây dựng trường nay là trường THCS Tráng liệt, đến năm 1999 trường được cấp đất và xây dựng trên diện tích xã tráng liệt ngay nay, khó khăn vất vả thế rồi học sinh cũng lần lượt ra trường.


Năm 1989 Thầy Nguyễn Văn Yến nghỉ hưu, thầy Lê Đức Giao là Hiệu trưởng trường THPT Bình Giang về thay, khu trường đã có thêm một nhà lớp học 2 tầng 10 phòng học.


Năm 1997 thầy Lê Đức Giao nghỉ hưu, thầy Vũ Khắc Hiếu được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng, trước sự phát triển của sự nghiệp giáo dục cơ sở cũ đỡ chật chội. Năm học 1999 – 2000 trường chuyển ra khu mới rộng 01 ha, ngôi trường mới gồm 1 nhà lớp học 3 tầng (12 phòng học) và một nhà làm việc của BGH.


Năm 2003 thầy Vũ Khắc Hiếu nghỉ hưu, thầy Vũ Công Hoan được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng. Trước sự phát triển của sự nghiệp giáo dục, trường mở rộng thêm 01 ha và được sự đầu tư xây dựng thêm một đơn nguyên II nhà lớp học 3 tầng gồm 12 phòng học. 01 nhà phòng học bộ môn 3 tầng (9 phòng).


Ngày 01 tháng 3 năm 2012 thầy Vũ Công Hoan về hưu, thầy Trần Văn Xiêm được bổ nhiệm Hiệu trưởng;


Hiện nay diện tích trường 20.446m2, có 24 phòng học / 21 lớp đủ điều kiện thực hiện nhiệm vụ giáo dục. 01 nhà phòng học bộ môn phục vụ cho việc dạy và học;


Trường đóng trên địa bàn xã Tráng Liệt, giáp Thị trấn Kẻ Sặt có đặc điểm là vùng công giáo lại là nơi trung tâm huyện đầu mối giao thông thuỷ bộ, buôn bán, tiểu thủ công nghiệp phát triển rất năng động là điều kiện thuận lợi để trường phát triển, tuy nhiên sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến học sinh, vả lại mặt trái của cơ chế thị trường sẽ có tác động đến nhà trường, đến việc giáo dục học sinh.


- Về tình hình đội ngũ hiện nay nhà trường có 55 cán bộ giáo viên công nhân viên chủ yếu là người địa phương, đã ổn định gia đình xung quanh trường.


- Trường có một Chi bộ gồm 37 Đảng viên, đang chuẩn bị phát triển thêm 02 Đảng viên mới (tỷ lệ Đảng viên gần 67%), đây là thế mạnh, là hạt nhân lãnh đạo nhà trường.


- Trường có tổ chức Công đoàn mạnh, vững mạnh xuất sắc.


- Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh của nhà trường gồm 22 chi đoàn trong đó có 1 chi đoàn CBGV và 21 chi đoàn học sinh đã nhiều lần được Tỉnh đoàn, TW đoàn tặng bằng khen và năm học 2012 – 2013 đề nghị TW đoàn tặng cờ: Cơ sở Đoàn liên tục được công nhận  là đơn vị VMXS.

B. THỰC TRẠNG NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2012-2013:
I. Tổ chức nhà trường
     Có đầy đủ các khối lớp trong cấp học, các lớp đảm bảo về số lượng học sinh theo quy định.
    Có đầy đủ các tổ chuyên môn, tổ văn phòng, hội đồng trường, các tổ chức đoàn thể trong nhà trường. Các đoàn thể, tổ chức được xếp loại vững mạnh qua các năm học.
II. Cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên
          Đội ngũ cán bộ quản lý  ổn định, Trình độ đào tạo và năng lực chuyên môn của Ban giám hiệu đã đáp ứng tiêu chuẩn quy định tại điều lệ trường trung học, thực hiện tốt quy chế dân chủ trong trường học.
          Có đủ giáo viên bộ môn đạt trình độ chuẩn đào tạo theo quy định, có 100% giáo viên được xếp loại chuyên môn từ khá trở lên trong đó tỷ lệ giáo viên giỏi các cấp đạt 33%.
          Có đủ nhân viên phụ trách thư viện, thiết bị, được bồi dưỡng nghiệp vụ, hoàn thành nhiệm vụ.
Tỷ lệ giáo viên trẻ tuổi khá cao.
Một số giáo viên có trình độ tin học còn hạn chế, chưa  ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học.
III. Chất lượng giáo dục năm học 2012-2013
1.     Tỷ lệ học sinh bỏ học: 4/888 = 0,4%
           Học sinh lưu ban: 0
Chất lượng giáo dục
a. Học lực:
Loại giỏi: 28/888 =3,2 %   
Loại khá: 535/888 = 60,3%
Loại TB:     323/888 = 36,3%
Loại yếu: 2/888 = 0,2 %
b.Hạnh Kiểm:
Loại tốt: 511/888 = 57,6%
Loại khá: 314/888 = 35,3%
Loại TB: 58/888 = 6,5%
Loại yếu: 5/888= 0,6%

2.     Các hoạt động giáo dục
         - Được xếp loại tốt về tiêu chuẩn xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.
        - Hoàn thành công tác phổ cập theo kế hoạch: Duy trì giữ vững chuẩn PCTHPT
        - Đảm bảo cho cán bộ giáo viên sử dụng công nghệ thông tin  hiệu quả trong giảng dạy.
IV. Cơ sở vật chất thiết bị 
       - Khuôn viên nhà trường đang được xây dựng hoàn  thiện, một khu đang xây dựng có tường rào bao quanh, có cổng , biển trường, các khu trong nhà trường đã bố trí hợp lý luôn sạch đẹp. Đã có sân chơi, sân tập thể dục cho học sinh.
- Diện tích nhà trường là: 20446m2 đảm bảo 20m2/một học sinh
- Có đủ phòng học hai ca, sử dụng một số phòng học làm phòng bộ môn.
-  Có phòng y tế, có nhân viên y tế
- Có thư viện
- Có văn phòng Đoàn TNCS HCM

- Có khu văn phòng
- Khu sân chơi bãi tập đảm bảo vệ sinh, có cây bóng mát.
- Khu vệ sinh đã có khu vệ sinh cho giáo viên, học sinh, bố trí hợp lý
- Có khu để xe cho học sinh  từng lớp, khu để xe của giáo viên.
- Khuôn viên nhà trường đảm bảo an toàn, trật tự.
- Có nguồn nước sạch cho hoạt động dạy và học đảm bảo hợp vệ sinh.
- Có hệ thống công nghệ thông tin kết nối internet đáp ứng yêu cầu dạy và học
V. Công tác xã hội hoá giáo dục
- Nhà trường chủ động phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức ở địa phương để đề xuất những biện pháp cụ thể để thực hiện chủ trương và kế hoạch giáo dục ở địa phương
-Ban đại diện hội cha mẹ học sinh được thành lập và hoạt động theo quy chế hiện hành, hoạt động có hiệu quả trong việc kết hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội.
- Mối quan hệ và thông tin giữa nhà trường, gia đình và xã hội được duy trì thường xuyên kịp thời và chặt chẽ.
- Huy động hợp lý và có hiệu quả sự tham gia của gia đình và cộng đồng vào các hoạt động giáo dục, tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị và điều kiện nâng cao hiệu quả giáo dục của nhà trường
- Thực hiện đúng các quy định về công khai các điều kiện dạy học, chất lượng giáo dục, các nguồn kinh phí đươc đầu tư, hỗ trợ của nhà trường theo đúng quy định hiện hành.
C. KẾ HOẠCH PHẤN ĐẤU NĂM HỌC 2013-2014
Căn cứ vào kết quả giáo dục năm 2012- 2013 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014;
 Căn cứ vào điều kiện thực tế của nhà trường;
  
Trường THPT Kẻ Sặt lập kế hoạch xây dựng trường THPT đạt chuẩn Quốc gia  với những nội dung sau:
* Thuận lợi
          Trường luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của ngành, chính quyền địa phương, hội cha mẹ học sinh.
          Cơ sở vật chất đang được xây dựng và hoàn thiện, đây là điều kiện thuận lợi để thầy và trò trong nhà trường làm tốt công tác dạy và học.
          Trình độ dân trí ngày càng được nâng lên.
          Đội ngũ giáo viên có mặt bằng chuyên môn tương đối đồng đều 100% đạt chuẩn về trình độ đào tạo. Trong đó có 13/51 GV trên chuẩn đạt 25,5%
Chất lượng học sinh đã có nhiều chuyển biến.
* Khó khăn
          Đời sống kinh tế đa số gia đình làm nông nghiệp còn khó khăn nên ít nhiều cũng ảnh hưởng tới chất lượng học tập của các em.
 Nhận thức của một bộ phận nhân dân chưa cao trong công tác giáo dục. Một số ít học sinh chưa cố gắng trong học tập.
 I. MỤC TIÊU PHẤN ĐẤU XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA
 1. Tổ chức và quản lý
  a) Công tác quản lý:
    Có đầy đủ các loại hồ sơ, kế hoạch phát triển nhà trường.
    Quản lý theo quy định của Điều lệ trường THPT và Pháp lệnh cán bộ công chức.
   b) Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng: Hiệu trưởng và phó hiệu trưởng
   Có trình độ đào tạo: Thạc sĩ: 3đ/c
   Có phẩm chất đạo đức tốt; có lập trường tư tưởng vững vàng;
   Có năng lực chuyên môn giỏi, năng lực quản lý từ khá trở lên;
   Có sức khoẻ; thực hiện tôt nhiệm vụ được giao;
   2 đ/c có trình độ lý luận chính trị trung cấp, 1 đ/c có trình độ lý luận Đại học, 3 đ/c qua các lớp bồi dưỡng về quản lý trường học và quản lý nhà nước
c) Các tổ chức, đoàn thể và hội đồng trong nhà trường:
   Tổ chức và hoạt động có hiệu quả. Thực hiện tốt quy chế dân chủ .
Nhà trường thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng liên quan đến giáo dục THPT.
2. Đội ngũ giáo viên:
 a) Số lượng và trình độ đào tạo:
   Số lượng giáo viên : 48 = 2,3 GV/lớp
  Trình độ đào tạo đạt chuẩn trở lên : 48/48 = 100%
   Trong đó :  Trên chuẩn : 10/48 = 20,8%
     b) Phẩm chất đạo đức và trình độ chuyên môn nghiệp vụ:
   100% có phẩm chất đạo đức tốt, có trách nhiệm với học sinh.
     2/48 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh = 20%
    26/48 giáo viên dạy giỏi cấp trường = 54,2%
    100% giáo viên ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học. Không có giáo viên yếu kém về chuyên môn, nghiệp vụ.
c) Hoạt động chuyên môn :
100% GV tham gia đầy đủ và có chất lượng các hoạt động chuyên môn, chuyên đề do tổ, trường và ngành tổ chức.
d) Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng :
100% GV thực hiện nghiêm túc kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên và bồi dưỡng trong hè.
Từng GV có kế hoạch và thực hiện tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
3. Cơ sở vật chất - thiết bị trường học :
Đảm bảo diện tích trên 20 m2/ 1 học sinh
Có sân chơi bê tông, sân tập thể dục cho HS , có cây bóng mát .
Khai thác và sử dụng có hiệu quả hơn:

- Kho chứa sách và thiết bị dạy học
- Các phòng chức năng (mượn phòng học để sử dụng)
Xây mới nhiều bồn hoa, cây cảnh tạo môi trường xanh - sạch - đẹp - an toàn.
4. Công tác xã hội hoá giáo dục :
 Huy động nhân dân đóng góp vật chất tinh thần và sức lực để hỗ trợ nhà trường trong việc :
- Hoàn thiện cơ sở vật chất: Mỗi phụ huynh học sinh đóng góp 300.000đồng để làm lán xe cho học sinh
- Huy động số lượng học sinh đi học đảm bảo 99,8% theo kế hoạch giao;
5. Hoạt động và chất lượng giáo dục:
- HK tốt: 45% ; KH Khá 53%; Loại yếu không quá 2%;

- Học lực Giỏi: 3%; Khá 44%; TB: 50%; Loại Yếu, Kém không quá 5%;

- Bỏ học không quá 1%; Bỏ học và lưu ban không quá 5%;

- Học sinh  lên lớp thẳng : 96% trở lên. 

-HS đỗ tốt nghiệp THPT  95 % trở lên.

- HS đỗ vào các trường đại học: 50% trở lên

- Đội tuyển HSG cấp tỉnh: đồng đội xếp từ thứ 15 đến 21.

- Thi văn nghệ, thể thao có giải;
- Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở : 6 - 10

- Số  SKKN được xếp loại  : 14

- Số chuyên đề của 5 tổ chuyên môn :  10 

Hiệu quả đào tạo đạt 98% trở lên
II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH :
1. Công tác quản lý chỉ đạo :
- Xây dựng kế hoạch hoạt động năm học, học kỳ, tháng và tuần phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường; có phương hướng phát triển từng thời kỳ; có biện pháp tổ chức thực hiện kế hoạch đúng tiến độ.
- Thực hiện công bằng, dân chủ, công khai trong quản lý.
- Quản lý và sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất để phục vụ cho hoạt động dạy học và các hoạt động giáo dục khác.
- Lưu trữ đầy đủ và khoa học các hồ sơ, sổ sách phục vụ công tác quản lý của nhà trường.
- Thực hiện công tác quản lý tài chính theo đúng quy định.
- Tích cực tự học, tự bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý cũng như năng lực chuyên môn.
- Phối hợp giữa Chính quyền và các đoàn thể thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động lớn và các phong trào thi đua.
- Phấn đấu không có CB, GV, NV  bị kỷ luật.
2. Đội ngũ giáo viên:
Tạo điều kiện cho giáo viên tham gia theo học các lớp , Đại học; các lớp tin học trình độ A, B; các lớp bồi dưỡng chuyên môn; tham dự chuyên đề; tham quan giao lưu học tập các trường bạn để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và trình độ tin học.
Mỗi GV đăng ký nội dung tự bồi dưỡng theo chuyên đề với nhà trường, tự xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cho mình. Cuối mỗi học kỳ nhà trường khảo sát nghiệm thu kết quả.
Thực hiện chuyên đề cấp tổ, cấp trường, tập trung vào các chuyên đề: Dạy trình chiếu trên máy vi tính; làm và sử dụng đồ dùng dạy học; phương pháp dạy học và đánh giá theo chuẩn kiến thức, kỹ năng…Việc thực hiện các chuyên đề sẽ được luân phiên giữa các giáo viên để mỗi giáo viên đều có cơ hội được trải nghiệm và khẳng định mình.
Làm tốt công tác trao đổi rút kinh nghiệm sau mỗi chuyên đề.
Cấp tổ: 02 chuyên đề/năm
Cấp trường: 01 chuyên đề/năm
Mọi giáo viên có 1 đổi mới thực hiện tốt quy chế chuyên môn, thực hiện nghiêm túc kế hoạch dạy học.
          Bài soạn đảm bảo chất lượng thể hiện rõ phần mục tiêu, đồ dùng dạy học 
trong từng hoạt động; Phần các hoạt động dạy và học nêu rõ các hoạt động và hình thức tổ chức lớp học tập trung vào đổi mới phương pháp, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh. Bài soạn phải trước 1 tuần, không dạy chay.
          Khuyến khích giáo viên ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học. Vận động giáo viên soạn bài vi tính; mỗi học kỳ có 1 tiết giáo án điện tử dạy trình chiếu.
          Luôn đổi mới phương pháp và tổ chức các hình thức dạy học phù hợp với đối tượng học sinh.
          Sử dụng triệt để các đồ dùng dạy học sẵn có. Làm thêm các đồ dùng để tiết dạy thêm sinh động.
Tổ chức các hội thi cho mọi GV tham gia như:
+ Thi GV dạy giỏi cấp trường.Tham gia thi giáo viên giỏi cấp huyện đạt kết quả cao.
 + Thi hồ sơ giáo án.
 + Thi làm đồ dùng dạy học.
3. Cơ sở vật chất - thiết bị trường học:
Bảo quản và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất hiện có: Các phòng học, phòng chức năng, công trình vệ sinh, nhà để xe của CBGV và học sinh, bàn ghế, tủ đựng hồ sơ, sách-thiết bị.
Xây dựng kế hoạch hoạt động thư viện theo từng kỳ, từng tháng, tuần khoa học và hợp lý.
Tăng cường việc làm thêm cấp bổ sung đồ dùng, thiết bị dạy học để đáp ứng nhu cầu dạy và học.
Huy động GV và HS trồng cây: Phát động tết trồng cây và trồng thêm cây bóng mát xung quanh trường.
Trồng các thảm cỏ, xây bồn  hoa và trồng cây cảnh tạo khuôn viên đẹp.
Giữ vệ sinh môi trường luôn sạch sẽ, xử lý tốt rác thải, rãnh thoát nước luôn được khơi thông
Huy động nhân dân hỗ trợ thêm kinh phí để làm thêm một số hạng mục công trình tu bổ cơ sở vật chất.
4. Công tác xã hội hoá giáo dục :
Ban giám hiệu thường xuyên tranh thủ sự giúp đỡ của các cấp các ngành, các đoàn thể chính quyền địa phương trong việc xây dựng cơ sở vật chất, cảnh quan tạo môi trường giáo dục xanh - sạch - đẹp - an toàn.
Kêu gọi sự đóng góp của các tổ chức xã hội. Xin kinh phí của sở GD – ĐT, các nguồn dự án trang cấp đầy đủ vật tư thiết bị như giá để sách - thiết bị, bộ đồ dùng dạy học đồng bộ và các vật tư thiết bị khác phục vụ cho hoạt động dạy và học.
Thường xuyên tham mưu và tăng cường phối kết hợp với các đoàn thể chính quyền địa phương làm tốt công tác xây dựng và tu sửa cơ sở vật chất; công tác huy động số lượng học sinh, nâng cao chất lượng…
          Phối hợp với Ban đại diện CMHS  đưa các hoạt động của nhà trường đi vào nề nếp, có hiệu quả.
          Tư vấn, giúp đỡ và tổ chức cho Ban đại diện làm tốt công việc của  hội.
5. Hoạt động và chất lượng giáo dục ;
Tổ chức tốt “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường”, huy động triệt để số HS trong độ tuổi ra lớp. Học Sinh bỏ học đến trường
Duy trì bền vững công tác PCGD
Dạy đủ các môn học, dạy đúng chương trình, kế hoạch theo quy định
            Mọi giáo viên tích cực đổi mới phương pháp dạy học, tích hợp các nội dung về tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh và Môi trường vào trong giảng dạy tạo hứng thú học tập cho học sinh, nâng cao chất lượng giáo dục.
Các giáo viên bộ môn xây dựng kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu  nhằm nâng cao chất lượng.
        Giáo dục học sinh chăm học, chăm làm, yêu lao động, yêu cái thiện, ghét cái ác. Kính trên, nhường dưới, tôn trọng, giúp đỡ người già, nhường nhịn em nhỏ. Có tinh thần tương thân tương ái. Biết ơn các gia đình có công với cách mạng, các anh hùng liệt sĩ thông qua nội dung bài học, qua những tấm gương người tốt việc tốt của trường và ngoài xã hội.
          Giáo dục cho học sinh phòng chống các tệ nạn xã hội như: Nghiện ma túy, cờ bạc, rượu chè, hút thuốc lá…Giáo dục an toàn giao thông; giáo dục các em biết vệ sinh cá nhân, bảo vệ môi trường xung quanh, trồng cây xanh, bảo vệ nguồn nước của trường.
Xây dựng mối quan hệ thân thiện giữa giáo viên với học sinh, giữa học sinh với học sinh…
           Xây dựng các nề nếp học tập cho HS như :
          Đi học đều, đúng giờ, chuẩn bị tốt nội dung bài học. Ngồi trong lớp chú ý nghe giảng, hăng hái phát biểu ý kiến xây dựng bài.
          Xây dựng đôi bạn cùng tiến.
          Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập trước khi đi học.
         Bảo quản đồ dùng và sách vở sạch sẽ, sắp xếp gọn gàng ngăn nắp.
          Giờ nào làm việc đấy, theo thời khóa biểu và kế hoạch của giáo viên.
III.CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:
1. Tổ chức và quản lý :
Triển khai đầy đủ các văn bản, Chỉ thị của Đảng và Nhà nước kịp thời.
Xây dựng được nội quy, quy chế làm việc của nhà trường.
Tăng cường công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống cho toàn thể CB, GV, CNV trong nhà trường.
Phối hợp với Công đoàn, tổ chức tốt Hội nghị CBCC đầu năm nhằm phát huy dân chủ, công khai hoá kế hoạch.
Quan tâm đến công tác phát triển Đảng. Phát huy vai trò, trách nhiệm của các đảng viên.
Phối kết hợp với Công đoàn , Đoàn thanh niên phát động sâu rộng và tổ chức thực hiện các cuộc vận động . Tổ chức thực hiện tốt mọi hoạt động. Xây dựng đoàn kết nội bộ trong cơ quan.
Phát động các phong trào thi đua và có sơ tổng kết. Khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.
Xây dựng kế hoạch cụ thể và chi tiết, phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường. Làm việc khoa học.
Thực hiện nghiêm túc nghị quyết của Chi bộ Đảng trong nhà trường. Phát huy vai trò của các đảng viên bằng cách phân công các đảng viên phụ trách các khối lớp; các đảng viên có trách nhiệm đôn đốc và giúp đỡ quần chúng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Thực hiện nghiêm túc nghị quyết của Hội đồng trường.
Giao cơ sở vật chất: Tài sản, sách, thiết bị cho giáo viên; lập sổ theo dõi mượn - trả, yêu cầu GV và học sinh bảo quản và sử dụng có hiệu quả. Nếu làm mất hoặc hư hỏng phải bồi thường.
Thực hiện nguyên tắc “ tập trung, dân chủ” trong quản lý.Thực hiện chế độ “ tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách” nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc.
          Vận động mọi CB, GV, NV sống gương mẫu, có trách nhiệm trong công việc, luôn đặt lợi ích của tập thể lên trên lợi ích cá nhân…
2. Đội ngũ giáo viên:
Sắp xếp đội ngũ giáo viên phù hợp với năng lực, sở trường để họ có cơ hội phát huy hết khả năng. Động viên kịp thời những cá nhân, tập thể thực hiện tốt nhiệm vụ, hiệu quả cao trong công tác. Động viên, tạo điều kiện cả thời gian, vật chất cho giáo viên đi học để nâng cao trình độ, học thạc sỹ
Thành lập mạng lưới kiểm tra, hội đồng tư vấn giáo dục gồm những GV có chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng, có kinh nghiệm trong công tác giảng dạy.
Tăng cường kiểm tra đột xuất, kiểm tra thường xuyên, định kỳ, kiểm tra theo chuyên đề trọng tâm nhằm phát hiện những khó khăn vướng mắc, ngăn chặn những hành vi vi phạm, kịp thời uốn nắn, phòng ngừa.
Ban giám hiệu phối hợp với các tổ chuyên môn để kiểm tra, đánh giá.
Qua kiểm tra, đánh giá phát hiện ra những năng lực, sở trường, những hạn chế của mỗi GV từ đó có những nội dung tư vấn thúc đẩy cho phù hợp.
 Kiểm tra chuyên đề, kiểm tra toàn diện theo kế hoạch đã đề ra. Mỗi GV được kiểm tra ít nhất 1 lần/năm (toàn diện hoặc chuyên đề).
Nêu cao ý thức tự học, tự bồi dưỡng cho giáo viên.
   Tiếp tục giữ vững và phát huy những thành tích đã đạt được và không ngừng nâng cao công tác quản lý chỉ đạo, xây dựng đội ngũ giáo viên vừa hồng vừa chuyên.
3. Cơ sở vật chất - thiết bị trường học
Bố trí sử dụng hợp lý, hiệu quả các phòng học, phòng công vụ, phòng chức năng và phòng thư viện
Nhà trường  huy động nhân dân hỗ trợ kinh phí để mua sắm các biểu bảng, khẩu hiệu, cây cảnh để xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp, lán xe , đổ bê tông sân trường.
         Ban lao động xây dựng kế hoạch lao động tu bổ, tôn tạo CSVC phù hợp với tình hình thực tế để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả.
4. Công tác xã hội hoá giáo dục:
Tổ chức tuyên truyền sâu rộng tới mọi đoàn thể, chính quyền địa phương, hội cha mẹ học sinh về tầm quan trọng của công tác giáo dục và công tác khuyến học trong giáo dục để toàn dân tham gia công tác xã hội hoá giáo dục và công tác khuyến học ở địa phương.
    Nhà trường phối hợp với cha mẹ học sinh cùng gia đình giáo dục con em và tạo điều kiện thuận lợi cho con em học tập. Thường xuyên gặp gỡ, trao đổi công việc và yêu cầu cha mẹ HS giúp nhà trường trong công tác huy động, duy trì sĩ số
          Hội phụ huynh các lớp phối hợp với giáo viên chủ nhiệm làm tốt công tác giáo dục học sinh, huy động học sinh đến trường và duy trì tỷ lệ chuyên cần; phối hợp nâng cao chất lượng toàn diện cho học sinh.
Vận động nhân dân đóng góp cả tinh thần, vật chất và sức lực phối hợp với nhà trường hoàn thiện cơ sở vật chất; phối kết hợp giáo dục đạo đức và văn hoá cho học sinh.
Vận động mọi người dân tham gia vào công tác khuyến học.
5. Hoạt động nâng cao chất lượng dạy và học :
Thực hiện tốt việc điều tra, cập nhật, kiện toàn hồ sơ phổ cập.
Giao chỉ tiêu về số lượng cho các GVCN, từ đó các GV sẽ có trách nhiệm duy trì số lượng.
Nhà trường phát động phong trào thi đua Dạy tốt - Học tốt để khuyến khích thầy và trò lập nhiều thành tích trong dạy và học .
Tập trung vào các tiêu chí chất lượng: Đầu năm cho giáo viên đăng ký cam kết chất lượng, có giám sát và giúp đỡ để giáo viên hoàn thành cam kết.
Tổ chức kiểm tra giám sát nắm bắt thông tin. Phân loại đối tượng HS để có những phương pháp giảng dạy cho phù hợp với từng cá nhân hoặc nhóm đối tượng HS. Chất lượng giáo dục được kiểm tra đôn đốc thường xuyên. Kiểm tra, đánh giá học sinh theo chuẩn kiến thức, kĩ năng. Cuối mỗi tháng BGH trực tiếp kiểm tra chất lượng của từng lớp để đánh giá hiệu quả giảng dạy và bồi dưỡng, phụ đạo của GV và HS từ đó có những tư vấn thúc đẩy kịp thời.
          Quan tâm giúp đỡ những học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn bằng những việc làm cụ thể như: ủng hộ quần áo, sách vở, động viên tinh thần…
Phối kết hợp giữa Nhà trường – Công đoàn Đoàn thanh niên thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại khoá với nội dung phong phú như Thi  tìm hiểu về Bác Hồ kính yêu; thi tìm hiểu về lịch sử văn hoá cách mạng địa phương; thi đấu các môn thể thao, các môn năng khiếu nhằm củng cố, khắc sâu những kiến thức các em đã được học và nâng cao hiểu biết về tự nhiên và xã hội cho HS.
Phối kết hợp ba môi trường giáo dục : Gia đình – nhà trường – xã hội. Phối kết hợp chặt chẽ giữa giáo viên chủ nhiệm với Tổng phụ trách Đội, gia đình và các đoàn thể xã hội để giáo dục học sinh. Duy trì thường xuyên nguồn thông tin 2 chiều để kịp thời nắm bắt tình tình và có biện pháp xử lý, điều chỉnh kịp thời.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
Trên đây là kế hoạch xây dựng trường THPT đạt chuẩn Quốc gia của trường THPT Kẻ Sặt. Rất mong nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh uỷ - HDND – UBND tỉnh Hải Dương, Sở GD & ĐT Hải Dương, Huyện Ủy HĐND – UBND huyện Bình Giang; Đảng uỷ - HĐND – UBND xã Tráng Liệt; Phòng GD – ĐT Bình Giang; sự ủng hộ giúp đỡ của các ban ngành, đoàn thể, nhân dân các xã, trong huyện để nhà trường thực hiện thành công kế hoạch xây
 dựng trường THPT Kẻ Sặt đạt trường chuẩn quốc gia.
	
	HIỆU TRƯỞNG
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